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Toùm taét 
Bài báo này đề xuất một phương pháp dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan 

bằng hệ luật mờ Standard Additive Model (SAM). Ngày nay, việc ứng dụng thành tựu khoa học máy 
tính vào ngành Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng tôi đã 
nghiên cứu và ứng dụng thành công SAM vào việc dự báo biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách 
quan. Qua thực nghiệm, ứng dụng cho kết quả khả quan. 

Từ khoá: Hệ luật mờ, dự báo dữ liệu, trắc nghiệm. 
 
1. Đặt vấn đề 

Từ khi con người phát minh ra máy tính, 
người ta luôn tìm cách để nó không những thu 
nhận và xử lý dữ liệu mà còn đưa ra những dự 
báo dựa trên những dữ liệu đó. Ngày nay, khoa 
học máy tính đã phát triển vượt bậc. Những 
giải thuật tiên tiến đã giúp máy tính có khả 
năng dự báo dữ liệu trong nhiều ngành như: 
kinh tế [4][8], khí tượng thủy văn [9]… Vì vậy, 
máy tính có thể giúp con người đưa ra những 
dự báo cho tương lai. 

Ở kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học năm 
2011, môn Sử có rất nhiều bài thi bị điểm 0 và 
trở thành đề tài nóng bỏng của dư luận xã hội 
[7]. Theo phỏng vấn của Dân Trí với GS,TS Đỗ 
Thanh Bình, Chủ nhiệm khoa Lịch sử, Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội thì việc này có nhiều 
nguyên nhân nhưng chủ yếu là do đề thi và đáp 
án có vấn đề. Như vậy, một đề thi không phải 
lúc nào cũng sát với học lực của người học.  

Từ những thực tiễn trên, là những giảng 
viên, chuyên viên, giảng dạy và tham gia công 
tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 
(KT&KĐCLGD). Chúng tôi luôn trăn trở tìm 
kiếm phương thức giúp giảng viên chọn đề thi 
phù hợp với học lực người học. Qua quá trình  

nghiên cứu, chúng tôi đã ứng dụng thành công 
SAM vào dự báo biểu điểm dựa trên cấu trúc 
độ khó của đề thi và học lực của người học. Từ 
đó góp phần cho việc đánh giá kết quả học tập 
của người học đạt hiệu quả và khoa học hơn. 

2. Mô tả SAM 

 
Hình 1.  Mô tả các thành phần của mô hình 

SAM [4], [6], [8] 
Trong đó: 
x: Giá trị vào, x ∈  Rn. 
y0: Giá trị ra của hệ thống = F(x0) 
Aj: Giá trị mờ hóa của x thứ j. 
Bj

’: Tập mờ kết quả cho bởi luật Rj. 
wj: Trọng số của luật Rj trong hệ luật.  
#: Qui tắc cộng trong mô hình luật kết hợp 

cộng tích (SUM - PRODUCT). 
B: Tập mờ kết quả của toàn hệ luật. 
Hệ luật mờ là hệ thống m luật mờ dạng Rj: 

IF x = Aj THEN y = Bj m,1j = , hoạt động theo 
cơ chế song song. Có nhiều cách kết hợp vế trái 
và vế phải trong mỗi luật mờ và kết hợp kết quả 
của các luật mờ trong hệ luật. Tuy nhiên, vì các 
đặc tính thuận lợi trong tính toán (tính tích phân 
để xác định trọng tâm), bài báo này chỉ đề cập 
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đến hệ luật mờ hoạt động theo qui tắc kết hợp 
SUM-PRODUCT. Do tính kết hợp SUM các luật 
mờ mà hệ luật mờ này có tên gọi là SAM 
(Standard Additive Model). Trong hệ mờ SAM, 
ứng với mỗi giá trị vào x=x0, luật thứ j: Rj được 
kích hoạt và cho kết quả là tập mờ Bj

’ xác định 
theo Bj và mức độ thỏa mãn vế trái aj(x0) dựa 
trên qui tắc PRODUCT.  

Bj
’ = aj(x0).Bj  [4]             (1) 

Với aj(x0) là mức kích hoạt luật Rj. Và 
aj(x) được cho bởi công thức 

1

( ) ( )
n

i
j j j

i

a x a x
=

=∏    [4] 

m kết quả ra Bj
’ của các luật trong hệ luật 

được SAM kết hợp theo qui tắc SUM để cho 
kết quả chung của toàn hệ thống là tập mờ B. 
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Giá trị B sẽ được khử mờ để nhận được 
một giá trị rõ duy nhất. Gọi y là kết quả sau khi 
khử mờ tập mờ kết quả B của hệ SAM, ta có: 
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))x(B(Centroid)x(Fy   [4] (3) 

Với Centroid là phương pháp khử mờ 
trọng tâm. 

3. Cơ chế học trong SAM 
Học là hoạt động quan trọng của SAM 

nhằm xây dựng cơ sở tri thức cần thiết dưới 
dạng các luật mờ phục vụ cho việc mô phỏng 
hàm phi tuyến mà hệ đảm nhận. Nhờ cơ chế học 
mà SAM có thể khắc phục hạn chế là phải chờ 
đợi tri thức chuyên gia. Ngoài ra, việc học còn 
giúp cho SAM có khả năng tự điều chỉnh các 
thông số cấu trúc cũng như kiểm tra tính tối ưu 
trong cấu trúc luật để từ đó có thể nâng cao độ 
chính xác trong hoạt động xấp xỉ của nó. Thông 
qua việc hiệu chỉnh các thông số: kích thước, 
trọng tâm các tập mờ, SAM tự động định vị lại 
vị trí và kích thước của các khối mờ, nhờ đó quá 

trình xấp xỉ của SAM được chính xác hơn. Đối 
với SAM, một phương pháp học được đánh giá 
là tốt hay không ở chỗ nó có điều chỉnh nhanh 
chóng hay không kích thước và vị trí của các 
khối mờ cũng như đảm bảo duy trì các khối mờ 
tại các điểm uốn của hàm f.  

Quá trình học của SAM (hay của hệ mờ 
nói chung) thông thường bao gồm hai bước 
chính là học cấu trúc và học tham số. Tuy 
nhiên, để cho hiệu quả học của hệ được tốt 
hơn, chúng tôi phối hợp thêm cơ chế học tối ưu 
hệ luật. Do đó, quá trình học của SAM ở đây 
bao gồm các giai đoạn sau: 

- Tự phát sinh cấu trúc luật (structure 
learning): Đây là bước khởi đầu của quá trình 
học. Bước này được thực hiện theo cơ chế tự 
học (unsupervised learning). Bằng cách thực 
hiện việc phân cụm mờ trên bộ dữ liệu học, hệ 
SAM sẽ tự phát hiện ra các luật mờ cần thiết 
cho việc xấp xỉ hàm phi tuyến đặc trưng cho bộ 
số liệu học đó. 

- Điều chỉnh các thông số (parameter 
learning): Sau khi đã xây dựng được bộ luật 
mờ cần thiết, công việc học tiếp theo của SAM 
là điều chỉnh các thông số của hệ luật như: 
trọng số của từng luật, trọng tâm và kích thước 
của các tập mờ tham gia ở vế trái và vế phải 
của các luật. Quá trình này được tiến hành theo 
cơ chế học có giám sát (supervised learning). 
Thông qua việc kiểm tra sai số giữa giá trị kết 
quả do hệ sinh ra từ bộ dữ liệu học với kết quả 
mong muốn, hệ sẽ thực hiện điều chỉnh lại các 
thông số cho phù hợp. Việc điều chỉnh thông 
số được tiến hành theo thuật toán học điều 
chỉnh sai số nhỏ nhất. 

- Tối ưu hóa hệ luật (optimal learning): 
Giai đoạn học này cho phép SAM có thể phát 
hiện và loại bỏ các luật mờ không cần thiết 
cho hoạt động xấp xỉ của nó. Nhờ cơ chế này 
mà SAM có thể gọn nhẹ hơn nhằm tăng đáng 
kể tốc độ xử lý cũng như giảm nhiễu. Cơ chế 
học ở đây cũng gần giống như cơ chế học có 
giám sát. 
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3.1. Học cấu trúc 
Giải thuật gom cụm mờ trung bình FCM 

(Fuzzy C-Means) [1][2] 
Gom cụm mờ dữ liệu là bước quan trọng 

trong quá trình xây dựng các luật mờ của một 
hệ mờ tự học. Nhiệm vụ đặt ra đối với quá 
trình gom cụm mờ dữ liệu (hay gom cụm dữ 
liệu nói chung) là từ một tập hữu hạn các bộ số 
liệu học cho trước, tìm cách tách chúng ra 
thành từng nhóm với các đặc trưng riêng sao 
cho các bộ số liệu trong cùng một nhóm càng 
giống nhau và các bộ số liệu giữa các nhóm 
càng khác nhau càng tốt. Đối với quá trình gom 
cụm dữ liệu mờ thì bên cạnh việc phân tách dữ 
liệu, phải tiến hành đồng thời việc xác định 
mức độ phụ thuộc của từng bộ số liệu đối với 
nhóm mà nó thuộc về, để từ đó có thể xác định 
hàm thành viên của tập mờ tương ứng với 
nhóm sẽ được tạo ra sau này. 

Bài toán gom cụm mờ dữ liệu được phát 
biểu như sau: 

Gọi Rn là không gian các vector có n 
thành phần thực. 

Đặt X = {x1, x2, ..., xntd}, xj ∈ Rn, là tập 
hữu hạn bộ số liệu học, trong đó ntd (number 
of training data) là số bộ dữ liệu học (xj là một 
dòng trong bảng 1). 

Gọi Vcn là không gian vector các ma trận 
c×n, c ∈ Z+ cho  trước, 1< c < n. 

Xác định một gom cụm mờ trên X biểu 
diễn bởi một bộ vector trọng tâm: 

V = {v1, v2, ..., vc}, vi ∈ Rn. cho tương ứng 
với 1 ma trận  

U = {uij} ∈ Vcn, với uij là giá trị thực trong 
đoạn [0,1] diễn tả mức độ phụ thuộc của bộ số 
liệu học xj ứng với vector trọng tâm vi, và thỏa 
công thức (4.1), (4.2): 

- Các công thức: 

∀x ∈ X, uij ∈ [0,1],   ∑
=

=
c
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( ) ε<−+= )t(u)1t(umaxError ijijij

với e > 0 cho trước, t > t0. 
- Mô tả thuật toán: 
- Vào: Bộ số liệu học X. 
- Ra: Bộ vector trọng tâm V và ma trận 

phụ thuộc U. 
b1. t=0, Khởi tạo ngẫu nhiên giá trị U(t) 

thỏa (4.1) và (4.2). 
b2. Xác định V(t) theo công thức (5). 
b3. Tính U(t+1) theo công thức (6). 
   Xác định error theo công thức (7). 
b4. Nếu error > e thì t=t+1, quay lại bước b2. 
b5. Kết thúc. 
3.2. Học thông số 
Khi các luật mờ đã được xác định, học 

điều chỉnh thông số giúp giảm sai số giữa kết 
quả của hệ và kết quả mong muốn. Bài toán 
được phát biểu như sau: 

Cho trước bộ dữ liệu học vào {xj} và bộ 
kết quả mong muốn {yj}, ntd,1j = ; với ntd: số 
bộ dữ liệu học (xem bảng 1). 

Cho hệ luật mờ SAM với các luật mờ và 
trọng số. 

Hãy điều chỉnh thông số của các tập mờ 
vế trái, vế phải và trọng số các luật mờ sao cho 
sai số giữa kết quả cho bởi hệ luật mờ và kết 
quả mong muốn là ổn định và nhỏ nhất. 

Các công thức: 
)x(p).x(.)t(c)1t(c jtjj εμ+=+          (8) 

[ ]
j

j
jtjj V

)x(p
.)x(Fc).x(.)t(V)1t(V −εμ+=+         (9) 

[ ]
j

j
jtjj w

)x(p
.)x(Fc).x(.)t(w)1t(w −εμ+=+        (10) 
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Trong đó:  
cj: Trọng tâm tập mờ thứ j 
Vj: Độ rộng của tập mờ thứ j 
wj: Trọng số luật mờ thứ j 
aij: Ngưỡng kích hoạt của luật mờ thứ j 
pj = ∑j wj.aj.Vj 
Mô tả thuật toán học thông số (HTS): 
Vào: 
- Bộ số liệu học. 
- Hệ luật mờ SAM chưa điều chỉnh. 
- Sai số cho phép e. 
Ra: 
- Hệ luật mờ SAM đã được điều chỉnh 

theo sai số e. 
b1. Bắt đầu. 
b2. j=0. 
b3. Xét giá trị vào kế tiếp xj. Tính yj = 

F(xj), e = ydj - yj  . 
b4. Điều chỉnh các trọng số wj của các luật 

theo công thức (10). 
b5. Lặp lại các bước 3,4,5. 
b6. Thực hiện các bước 2,..,5 cho các Bj 

theo công thức (8), (9). 
b7. Thực hiện các bước 2,..,5 cho các Aji 

theo công thức (11). 
b8. Tính sai số error = E(t) - E(t-1). 
Trong đó E(t) và E(t-1) được xác định theo 

công thức sau: 

  [ ]2d )t(y)t(y
2
1)t(E −=   

b9. Nếu error > e thì quay lại b1. Ngược 
lại dừng thuật toán. 

3.3. Học tối ưu 
Về mặt lý thuyết, một hệ SAM càng có 

nhiều luật thì độ chính xác trong hoạt động xấp 
xỉ của nó càng lớn. Tuy nhiên, nếu hệ có quá 
nhiều luật thì thời gian cho quá trình xử lý 
trong hệ luật sẽ là yếu tố đáng quan tâm. Một 
vấn đề đặt ra là làm sao có thể giải quyết hợp 
lý mối quan hệ giữa kích thước (số luật) của hệ 
SAM và độ chính xác trong xấp xỉ của nó. Một 
hệ luật tối ưu sẽ chỉ giữ lại một số (hoặc tất cả) 
các luật ban đầu trong hệ SAM. Như vậy, trong 
số các luật của SAM, sẽ có một số luật bị loại 
và một số luật được giữ lại. 

Bài toán tối ưu hệ luật được phát biểu 
như sau: 

Cho trước bộ dữ liệu học vào {xj} và bộ 
kết quả mong muốn {yj}, ntd,1j = ; với ntd: số 
bộ dữ liệu học. 

Cho hệ luật mờ SAM với các luật mờ và 
trọng số. 

Hãy tìm tập hợp các luật ít nhất sao cho 
sai số giữa kết quả cho bởi hệ SAM và kết quả 
mong muốn là ổn định và nhỏ nhất. 

Một trong số các giải pháp cho bài toán trên 
là phương pháp sử dụng thuật toán di truyền [5]. 
Phương pháp này xem mỗi bộ kết hợp các luật là 
một nhiễm sắc thể (NST), tính độ thích nghi và 
chọn lọc ra các NST thích hợp. Từ đó chọn một 
NST tốt nhất làm kết quả của thuật toán. 

Biểu diễn các NST: Mỗi NST là một chuỗi 
các giá trị nhị phân diễn tả trạng thái hoạt động 
của luật tương ứng trong hệ SAM. Mỗi thế hệ sẽ 
chỉ sử dụng 10 NST. Thế hệ đầu tiên bao giờ 
cũng chứa đầy đủ các luật (tất cả giá trị bằng 1).  

Hàm thích nghi: Mối quan hệ giữa kích 
thước SAM và độ chính xác trong xấp xỉ của 
SAM được giải quyết bằng hàm thích nghi (12): 

- Các công thức: 

        
Fit (m)= ln (�σε2)+

log n(m)
n  

m: Số luật (trạng thái 1) được sử dụng 
trong hệ SAM 

n: Số bộ số liệu học. 

�σ ε
2= 1
n∑j= 1

n

(y jd− F ( x j ))
2

 

-  Mô tả thuật toán học tối ưu (HTU): 
b1. Khởi tạo 10 NST, có 1 NST biễu diễn 

đầy đủ các luật. 
b2. Tính độ thích nghi Fit cho mỗi NST 

theo công thức (12). 
b3. Chọn lại 5 NST có độ thích nghi cao 

nhất theo phương pháp chọn lọc xén. 
b4. Nhân đôi quần thể để được 10 NST. 

Lai ghép nửa mặt nạ 10 NST chọn được với 
mặt nạ mới khởi tạo ngẫu nhiên. 

b5. Nếu chưa gặp điều kiện dừng thì quay 
lại b2. 

b6. Dừng thuật toán. Chọn một NST có độ 
thích nghi thỏa điều kiện dừng làm kết quả trả về. 
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Chuỗi nhị phân tìm được sẽ được dùng 
làm cơ sở cho việc hủy bỏ các luật không cần 
thiết trong hệ SAM. 

4. Xây dựng ứng dụng 
4.1. Bộ số liệu học 
Lý thuyết hồi đáp [3] (Items Response 

Theory - còn gọi là Lý thuyết khảo thí hiện 
đại). Lý thuyết này bao gồm nhiều công cụ để 
đánh giá câu hỏi và đề thi trắc nghiệm. Trong 
bài báo này chúng tôi chỉ nghiên cứu công cụ 
đánh giá độ khó của câu hỏi trắc nghiệm. 

 Độ khó (P) của 1 câu hỏi trắc nghiệm là 
tổng số thí sinh trả lời đúng trên tổng số thí 
sinh dự thi. Có nhiều cách phân loại P, trong 
bài báo này P được phân loại như sau: 

- P < 30% : Câu hỏi rất khó 
- 30% <= P < 40% : Câu hỏi khó 
- 40% <= P < 60% : Câu hỏi khó vừa 
- 60% <= P < 70% : Câu hỏi dễ 
- P >= 70% : Câu hỏi rất dễ 
Việc chọn ngưỡng để phân loại như trên 

là dựa theo phương pháp chuyên gia, được áp 
dụng trong [3]. Có thể áp dụng các ngưỡng 
khác thích hợp cho từng cơ sở giáo dục. 

Từ đó, ta tính phần trăm số câu rất khó, 
khó, khó vừa của một đề thi. Cộng các phần 
trăm rất khó và khó để có cột (2) trong bảng 1, 
cột (3) trong bảng 1 là phần trăm số câu hỏi vừa. 

Kết hợp với việc phân loại học lực của 
người học. Học lực ở đây được hiểu là kết quả 
học tập gần nhất của lớp X trước lúc thi đề thi 
Y nào đó. Ví dụ: nếu đề thi Y là đề thi kết thúc 
học phần học kỳ 2 thì ta sử dụng bảng phân 
loại học lực học kỳ 1 của lớp X. Cộng phần 
trăm số sinh viên có học lực khá, giỏi và xuất 
sắc để có cột (4) trong bảng 1. Cột (5) trong 
bảng 1 là phần trăm số sinh viên có học lực 
trung bình. 

Lấy biểu điểm kết quả thi của lớp X sau 
khi thi xong với đề thi Y. Tính phần trăm số 
sinh viên có điểm xuất sắc, giỏi, khá và trung 
bình. Cộng phần trăm số sinh viên có điểm 
khá, giỏi, xuất sắc để có cột (6) trong bảng 1. 
Cột (7) trong bảng 1 là phần trăm số sinh viên 
có điểm thi trung bình. 

Việc cộng các phần trăm như trên giúp 
giảm số chiều dữ liệu khi xử lý các ma trận U, 
V trong SAM. 

Bảng 1. Bảng số liệu học 

STT Độ khó của đề thi (%) Học lực của người học (%) Biểu điểm(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Khó Vừa KGX TB KGX TB 

1 16.29 17.11 54.22 17.99 44.44 45.12 

2 43.03 31.61 51.12 47.63 41.68 10.13 

... … … … … … … 

Ntd 16.87 77.92 14.24 31.28 16.26 52.43 

Trong đó:  
- Ntd: Number of Traning Data (Số lượng 

mẫu học). 
- Khó: Rất khó + Khó. 
- KGX: Khá + Giỏi + Xuất sắc. 
- TB: Trung bình. 
Nếu mẫu học thứ j được chọn đưa vào tập 

kiểm nghiệm (Test, xem 4.3.1) thì đầu vào của 
SAM là các cột (2), (3), (4), (5) và đầu ra mong 
muốn là cột (6) và (7). Như vậy, đầu ra của SAM 
là những số liệu tương tự như cột (6) và (7). 

Mẫu học số 1 trong bảng 1 là đề thi tương đối 
dễ vì số lượng câu khó (rất khó + khó) và vừa chỉ 
chiếm 33.4 % còn lại là các câu hỏi dễ đến rất dễ, 
kết hợp với học lực của lớp sinh viên tương đối giỏi 
(số lượng sinh viên trung bình trở lên chiếm 72.21 
%) nên biểu điểm của đề thi này các em đạt điểm 
từ trung bình trở lên chiếm 89.56 %. 

4.2. Qui trình xây dựng ứng dụng 
Từ việc ứng dụng SAM, kết hợp với bộ số 

liệu học như bảng 1, chứng tôi đưa ra qui trình 
dự báo gồm các bước như sau: 
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b1. Tập hợp xử lý số liệu học, tạo cơ sở dữ 
liệu theo bảng 1. 

b2. Upload dữ liệu học và các thông số 
ban đầu. 

b3. Xây dựng thủ tục gom cụm dữ liệu 
theo thuật toán (FCM). 

b4. Xây dựng thủ tục tạo các tập mờ hình 
thang và các luật mờ. 

b5. Xây dựng thủ tục tối ưu hệ luật theo 
thuật toán (HTU). 

b6. Xây dựng thủ tục điều chỉnh thông số 
theo thuật toán (HTS). 

b7. Xây dựng thủ tục dự báo theo công 
thức (3). 

Chúng tôi đã tiến hành xây dựng ứng dụng 
theo qui trình trên, thực nghiệm chương trình 
được trình bày ở phần 4.3. 

4.3. Thực nghiệm 
Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh 

Long áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách 
quan trên máy tính cho một số học phần thông 
qua phần mềm Moodle. Khi kết thúc mỗi ca 
thi, chúng tôi kết xuất dữ liệu thô từ Moodle 
như bảng 2. 

Bảng 2. Dữ liệu thô 

Mã số Sinh viên Thời gian thi Tổng điểm Câu 1 Câu 2 … Câu n 
… … … … … … … 

0330020077 40 phuùt 49 giaây 9 0 0.3  0.3 
0330020078 42 phuùt 25 giaây 8 0.3 0  0.3 

… … … … … … … 

Từ cột Câu 1 trong bảng 2 ta tính được độ 
khó của Câu 1 dựa vào số sinh viên trả lời 
đúng trên tổng số sinh viên dự thi. Số sinh viên 
trả lời không đúng có điểm số là 0. Tương tự 
cho các câu còn lại. 

Khi đã tính độ khó của tất cả các câu 
trong đề thi, ta tính phần trăm số câu Rất Khó, 
Khó, Vừa … Để có cột (2), (3) trong bảng 1. 

Từ cột Tổng điểm trong bảng 2. Ta tính 
được phần trăm Khá, Giỏi, Xuất sắc và Trung 
bình để có cột (6), (7) trong bảng 1. 

Dựa vào bảng phân loại học lực của số 
sinh viên này ở học kỳ trước ta có cột (4), (5) 
trong bảng 1. 

4.3.1. Qui trình thực nghiệm 
Số liệu thực nghiệm được chọn lọc từ các 

đề thi, học lực và kết quả thi của học phần Tin 
học đại cương thuộc các khóa lớp Cao đẳng 
chính quy từ năm 2005 đến nay tại Trường Cao 
đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long. 

b1. Trong hơn 1000 mẫu học đã chọn lọc 
theo bảng 1. Chọn ra 100 mẫu làm tập thử 
nghiệm (Test), các mẫu còn lại đưa vào tập 
huấn luyện (Train). 

b2. Huấn luyện SAM với tập Train ở b1. 
b3. Dự báo với tập Test ở b1. 
b4. Tính sai số của lần thử nghiệm hiện tại. 
b5. Lặp lại các bước từ b1 đến b4 với 100 

mẫu Test không trùng lắp với bước trước đó. Nếu 
các mẫu học đã được thử nghiệm hết thì đến b6. 

b6. Tính trung bình cộng sai số của các lần 
thử nghiệm để được sai số cuối cùng. 

4.3.2. Kết quả 
Khi chạy ứng dụng này trên máy ASUS 

K40IJ có cấu hình CPU Intel Core 2 Duo 
T6670 tốc độ 2.2 GHz, RAM 4GB, Hệ điều 
hành Fedora 17 phiên bản 64 bit cho tổng thời 
gian từ lúc upload dữ liệu cho đến khi SAM 
sẵn sàng cho dự báo là 40 phút 23 giây. Trong 
đó thời gian học thông số chiếm nhiều nhất là 
25 phút. Tiến hành đối sánh kết quả của SAM 
với kết quả mong muốn, chúng tôi đã: 

Cho lần lược các mẫu thử trong tập Test 
(như bảng 1) vào để SAM dự báo. Nhập dữ 
liệu đầu vào là các cột (2), (3), (4), (5) tương 
ứng với input 1, 2, 3, 4 trong hình 2. Nhận được 
kết quả đối ứng với cột (6) và (7) như Defuzzy 
(khử mờ) trong hình 2. 
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Hình 2. Giao diện dự báo 

Kết quả của quá trình thực nghiệm biểu 
diễn trong biểu đồ 1 chỉ đối sánh một đầu ra 

của SAM với cột (6) của tập Test (kết quả 
mong muốn). 

Biểu đồ 1. Kết quả thực nghiệm 

Trong đó:  
- Trục ngang: Số thứ tự mẫu dữ liệu trong 

tập Test. 
- Trục dọc: Cột (6) của mỗi mẫu dữ liệu 

trong tập Test. 
- Đường màu xanh (kết quả mong muốn): 

Lấy số liệu gốc từ cột (6) tập Test. 
- Đường màu hồng (kết quả dự báo): Lấy 

số liệu từ SAM tương ứng với tập Test. 
- Sai số trung bình của hệ là ± 0.2. 
Trong biểu đồ 1 và trong hình 2, mẫu thử 

số 1 chính là mẫu thử có số thứ tự 1 trong bảng 
1. Nghĩa là, nếu đề thi có cấu trúc độ khó 
16.29% số cấu rất khó + khó, 17.11% số câu 
khó vừa, đem cho một lớp sinh viên có học lực 
54.22% em khá + giỏi + xuất sắc, 17.99% em 
trung bình thi, thì sẽ được biểu điểm 44.44% 
sinh viên đạt điểm khá + giỏi + xuất sắc và 

45.12% sinh viên đạt điểm trung bình. Ở mẫu 
thử này, kết quả mong muốn và kết quả của 
SAM là trùng khớp với nhau nên đường màu 
hồng và màu xanh chồng lên nhau. Tại một số 
mẫu thử như số 8, 12, 13 .. đường màu xanh và 
màu hồng hơi chênh nhau một chút là do sai số 
của hệ tạo ra. 

5. Đánh giá ứng dụng 
5.1. Ưu điểm 
 Nhờ các cơ chế học trong SAM, ứng 

dụng cho kết quả dự báo khá khả quan. Qua 49 
mẫu thử cho trong biểu đồ 1, SAM dự báo khá 
sát với thực tế (đường màu xanh và đường màu 
hồng gần khớp nhau). 

5.2. Nhược điểm 
Tuy SAM cho kết quả dự báo khá chính 

xác và chuyên gia huấn luyện SAM có thể 
tham gia vào quá trình điều chỉnh bên trong nó 
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nhưng khi số lượng mẫu học lớn và sai số mong 
muốn nhỏ thì thời gian học của SAM là vấn đề 
đáng quan tâm. 

Kết quả dự báo là khá chính xác đối với 
hai thông số đầu vào là độ khó của đề thi và 
học lực của người học. Tuy nhiên, biểu điểm 
của một kỳ thi không chỉ do hai yếu tố này tạo 
nên mà còn rất nhiều yếu tố khác như: mục 
đích của kỳ thi, cơ sở vật chất, nhân lực phục 
vụ kỳ thi … 

6. Kết luận 
Quá trình nghiên cứu và thực nghiệm chỉ 

ra rằng, có thể ứng dụng SAM vào việc dự báo 

biểu điểm cho đề thi trắc nghiệm khách quan 
từ hai tham số độ khó của đề thi và học lực của 
người học. Từ đó phần nào giúp giảng viên ra 
đề, chọn đề thi trắc nghiệm sát với học lực 
người thi, tránh tình trạng ra đề thi quá khó hay 
quá dễ làm ảnh hưởng tới việc đánh giá kết 
quả học tập của người học. Hơn nữa, ứng dụng 
ra đời cũng góp phần nâng cao hiệu quả ứng 
dụng công nghệ thông tin và đổi mới trong 
công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là lĩnh 
vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 
dục, một lĩnh vực còn rất sơ khai trong việc 
ứng dụng các thành tựu khoa học máy tính. 
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APPLYING SCORE SPECTRUM PREDICTION TO OBJECTIVE TESTS 
BY STANDARD ADDITIVE MODEL 

Summary 
This paper proposes an application to predict the score spectrum of objective tests (OB) by 

Standard Additive Model (SAM). Nowadays the application of advanced technology in Testing & 
Evaluation (OT&E) is still limited. We have researched and successfully applied SAM to predict 
the score spectrum of OB. The results are positive. 
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